
1. Đặt vấn đề

Sự đổ bể tài chính trong những năm đầu thập
niên 90 và những năm gần đây xảy ra đối với
hàng loạt các tổ chức tài chính lớn tại nhiều quốc
gia trên thế giới xuất phát từ những biến động
bất thường trong các điều kiện của thị trường.
hàng tỷ uSD đã bị tổn thất và nhiều bài học bổ
ích được rút ra. Thực trạng này đã làm cho rủi ro
thị trường (rrTT) trở thành mối quan tâm hàng
đầu của các nhà hoạch định, giới đầu tư và các
nhà làm luật.

Được phát triển từ năm 1993, thước đo giá trị
chịu rủi ro gọi tắt là Var (Value at risk) được xem
là công cụ có tính đột phá và hiệu quả trong đo
lường, kiểm soát rrTT. hiệp định Basel sửa đổi
bổ sung năm 1996 đã xem Var là nền tảng để xây
dựng hành lang pháp lý, tạo sân chơi thống nhất
và bình đẳng cho các tổ chức tài chính quốc tế.
Quá trình áp dụng thước đo Var trong các tổ chức
tài chính không ngừng được phát triển, có thể
được khái quát qua 3 cấp độ chính: Tiêu chuẩn đo
lường, so sánh mức độ rrTT giữa các vị thế khác
nhau; Công cụ dùng để kiểm soát rủi ro và cuối
cùng là sử dụng thước đo Var để quản lý rủi ro
một cách chủ động và linh hoạt.

Trong đầu tư cổ phiếu, bên cạnh việc sử dụng
thước đo Var để xác định và dự báo mức độ tổn
thất tối đa có thể xảy ra, là cơ sở để xác định mức
vốn an toàn rủi ro cần thiết trước nguy cơ rủi ro
từ thị trường chứng khoán, thước đo Var còn là
cơ sở để kiểm soát rrTT, đánh giá hiệu quả đầu
tư điều chỉnh rủi ro và là căn cứ khoa học đối với
các quyết định phân bổ hay rút vốn ra khỏi các
lĩnh vực đầu tư.

Đối với TTCK Vn, rủi ro thị trường hiện vẫn
chưa được quan tâm đúng mức, các quyết định đầu
tư dựa trên phân tích định tính là chính. Các mô
hình dự báo và lượng hóa rủi ro thị trường ít được

sử dụng hoặc sử dụng với mức độ hạn chế. 
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi thực hiện

việc dự báo, lượng hóa mức độ rrTT bằng thước
đo Var đối với danh mục thị trường (chỉ số Vn-
index) trên cơ sở cách tiếp cận tham số thông qua
các mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian: ar,
Ma và arMa kết hợp với arCh, garCh,
TgarCh, egarCh và igarCh.

2. Mô hình giá trị chịu rủi ro

2.1 Thước đo VaR
Var được định nghĩa là thước đo tổn thất lớn

nhất có khả năng xảy ra đối với giá trị thị trường
của các công cụ tài chính cũng như đối với giá trị
cả danh mục các công cụ tài chính trong tương lai,
với một mức xác suất xác định trước, xét trong
một khoảng thời gian nhất định.

Về mặt toán học, thước đo Var được định
nghĩa:

Trong đó: 
Var: giá trị chịu rủi ro;
V0: giá trị hiện tại hay ban đầu của một danh

mục; 
Vt : giá trị tương lai của danh mục sau một

khoảng thời gian nhất định, được xác định:

a:  xác suất giá thị trường của tài sản hay danh
mục không vượt quá Var.

Từ (1), thước đo Var có thể được viết dưới dạng
tỷ suất lợi tức của tài sản như sau:

Với rt
*(t) là tỷ suất lợi tức (TSLT) thấp nhất

của cổ phiếu sau khoảng thời gian t nhất định với
xác suất tương ứng 1-a; r(t) là TSLT liên tục của
cổ phiếu trong khoảng thời gian t, được định
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nghĩa: r(t)=ln(Pt+t/Pt), Pt: giá thị trường cổ phiếu
tại thời điểm t, f(r) là hàm mật độ phân phối xác
suất của TSLT. Theo đó Var được xác định:

như vậy: Thước đo Var phụ thuộc vào hai yếu
tố chính:

- Kỳ đánh giá: Là khoảng thời gian ấn định để
dự báo sự thay đổi giá trị thị trường của danh mục
có thể xảy ra. Việc lựa chọn kỳ đánh giá dựa trên
nguyên tắc cân đối giữa chi phí và lợi ích. Theo
uÛy ban Basel, kỳ đánh giá được lựa chọn là 10
ngày kinh doanh [2] trong khi theo quan điểm của
risk Metrics kỳ đánh giá nên được lựa chọn 1
ngày kinh doanh đối với các danh mục đầu tư
nhằm mục đích kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn
và 25 ngày kinh doanh đối với mục đích đầu tư
dài hạn [10].

- Xác suất tổn thất cho trước được lựa chọn bởi
nhà quản trị rủi ro. Dưới góc độ an toàn vốn, xác
suất tổn thất nên được lựa chọn sao cho tối thiểu
hóa các trường hợp giá trị tổn thất thực tế vượt
quá dự báo của Var. Theo đề nghị của uÛy ban
Basel, xác suất tổn thất không vượt quá Var cho
trước là 99%, trong khi risk Metrics đề nghị mức
95% đối với mục đích mua bán lẫn đầu tư.

2.2 Mô hình xác định VaR trong đầu tư cổ
phiếu

Để xác định Var đối với cổ phiếu, tác giả sử
dụng cách tiếp cận kinh tế lượng bằng lớp mô
hình tự hồi quy trung bình trượt với phương sai
của sai số được mô tả bởi các mô hình phương sai
sai số thay đổi có điều kiện tự hồi quy. Dạng tổng
quát của các mô hình như sau: 

* Mô hình arMa(p,q) – garCh(r,m):

và moduli của nghiệm các phương trình

nằm ngoài đường tròn đơn vị; rt là TSLT liên
tục của cổ phiếu, ht là phương sai có điều kiện
TSLT của cổ phiếu. Trường hợp dj=0 với  
mô hình sẽ có dạng arMa(p,q) – arCh(m).

* Mô hình arMa(p,q) – egarCh(r,m,s) [6, 7, 13]: 

với s là bậc bất đối xứng của mô hình.
* Mô hình arMa – TgarCh:

Trong đó: it-k =1 nếu et-k<0 và  it-k=0 khi et-k>0;
s là bậc bất đối xứng của mô hình.

Trong mô hình (6) những thông tin tốt (et-k>0)
và thông tin xấu (et-k<0) sẽ có những tác động
khác nhau đối với phương sai có điều kiện của
TSLT, tác động của những thông tin tốt (cú sốc
dương) đến độ dao động là ai, trong khi ảnh hưởng
của những thông tin xấu đến độ dao động sẽ là ai
+ di. nếu di > 0 những thông tin xấu sẽ làm gia
tăng độ dao động của TSLT hay còn gọi là hiệu
ứng đòn bẩy đối với bậc thứ i. như vậy nếu di  0
thì tác động của các cú sốc giá cả lên độ dao động
của TSLT của cổ phiếu sẽ không đối xứng.

* Mô hình arMa – igarCh:

với điều kiện hạn chế:

Mô hình garCh thỏa mãn (8) được gọi là mô
hình garCh tích hợp bậc r, m. Ký hiệu
igarCh(r,m). Với điều kiện (8) thì

như vậy, mô hình igarCh cho phép mô tả
được phương sai có điều kiện của chuỗi TSLT
trong trường hợp chuỗi bình phương phần dư của
mô hình mô tả động học của chuỗi TSLT của cổ
phiếu xuất hiện nghiệm đơn vị.

Các mô hình trên là dạng tổng quát, tùy thuộc
vào đặc tính của từng chuỗi dữ liệu mà mô hình
sẽ có dạng ar, Ma hoặc arMa kết hợp arCh,
garCh, TgarCh, egarCh hoặc igarCh.
Phân phối xác suất được sử dụng ở đây là phân
phối sai số tổng quát, ký hiệu geD (generalized

có nghiệm đơn vị
với điều kiện: 
k > 0, dj  0 ai  0,
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error distribution) [6], đây là dạng phân phối xác
suất có tính linh hoạt cao và bao quát được sử
dụng phổ biến trong khoa học tài chính để mô tả
phân phối xác suất TSLT của cổ phiếu khi xuất
hiện đặc tính “leptokurtic”.

2.3 Kiểm định độ phù hợp mô hình xác
định VaR

Một mô hình xác định Var được xem là phù
hợp nếu thoả mãn các kiểm định về độ phù hợp
của mô hình [10]. hầu hết những kiểm định này
đều là kiểm định hậu mẫu (Backtesting). nghĩa
là, trên cơ sở sử dụng một số các quan sát không
đưa vào mô hình để thực hiện kiểm định độ phù
hợp của mô hình. Trong phạm vi bài viết, tác giả
sử dụng hai phương pháp kiểm định hậu mẫu đối
với độ phù hợp của các mô hình xác định Var:
Kiểm định dựa trên tiêu chuẩn của uÛy ban Basel
[1] và kiểm định bằng thống kê của P.Kupiec

(1995) [9] với số quan sát dùng kiểm định hậu
mẫu 250 quan sát (tương đương 1 năm quan sát).

3. Ước lượng và kiểm định mô hình xác định VaR
đối với chuổi VN-Index

3.1 Nguồn dữ liệu thực hiện ước lượng và
kiểm định mô hình

Để thực hiện quá trình ước lượng và kiểm định
các mô hình xác định Var đối với chuỗi Vn-index
(Vni), chúng tôi tiến hành thu thập mẫu chỉ số
Vni theo ngày (từ ngày 28/07/2000 đến ngày
30/10/2009) gồm: 2.154 ngày quan sát. Trong đó:
sử dụng 1.904 quan sát, từ ngày 28/07/2000 đến
31/10/2008 để thực hiện quá trình ước lượng, kiểm
định các tham số của mô hình xác định Var. Đối
với 250 quan sát còn lại (từ ngày 03/11/2008 đến
30/10/2009) được dùng để kiểm định độ phù hợp
của mô hình xác định Var theo tiêu chuẩn kiểm
định của uÛy ban Basel và P.Kupiec (1995).

Ngày hiệu lực Biên độ Nguyên nhân

28/07/2000 (+/-) 5% Giữ mức thay đổi giá dao động đủ nhỏ, tránh sốc cho thị trường.

01/08/2000 (+/-) 2% Thị trường giao dịch lo lắng về đám đông đầu tư và sức mua vượt quá
xa khối lượng sẵn sàng bán.

13/06/2001 (+/-) 7%
Thị trường giao dịch muốn khẳng định thị trường đủ điều kiện để vận
hành trơn tru và nhà đầu tư chịu trách nhiệm về hành vi đầu tư. Nới
rộng biên độ để tăng quyền tự chủ.

10/10/2001 (+/-) 2% Điều chỉnh sau gần 4 tháng sụt giảm sức mua và giá trên toàn thị
trường, ngay sau đỉnh chỉ số VNI là 571 điểm vào tháng 06/2001.

11/08/2002 (+/-) 3%
Điều chỉnh để tìm kiếm sự sôi động sau nhiều tháng giao dịch với khối
lượng thấp, và mức cung cổ phiếu tăng nhanh do việc tăng thêm công
ty niêm yết.

02/01/2003 (+/-) 5% Nhằm tăng tính hấp dẫn cho thị trường, tăng khả năng thanh khoản
cho thị trường trong điều kiện cầu yếu hơn cung.

27/03/2008 (+/-) 1%

Nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư, hạn chế việc bán tháo cổ phiếu và
các hoạt động giải chấp nhằm ổn định lại hoạt động của thị trường
khi thị trường lao dốc quá nhanh và sâu (Công văn số 467/UBCK-
PTTT ngày 25/03/2008).

07/04/2008 (+/-) 2%

Căn cứ vào diễn biến của thị trường, tâm lý của nhà đầu tư cũng như
sau khi đã triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại công văn số 1909/VPCP-KTTK, UBCKNN có công văn số
529/UBCK-PTTT chấp thuận cho SGDCK TP.HCM tạm thời điều
chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.

19/06/2008 (+/-) 3% Nhằm tăng sức hút của thị trường sau khi thị trường đã dần hoạt động
ổn định. (Công văn số 1160/UBCK-PTTT ngày 16/06/2008).

18/08/2008 đến nay (+/-) 5%

Nhằm tăng sức hút, tính thanh khoản của thị trường cũng như tránh
những thay đổi bất thường trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô đã
có những chuyển biến tích cực, lãi suất, tỷ giá, nhập siêu và lạm phát
đã có tín hiệu tốt hơn.

Bảng 1. Dữ liệu lịch sử thay đổi biên độ giao động giá áp dụng đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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3.2 Kết quả ước lượng và kiểm định mô
hình xác định VaR theo ngày đối với chỉ số
VN-Index

Theo cách tiếp cận tham số, để ước lượng mô
hình xác định Var đầu tiên phải giả định trước
dạng phân phối xác suất của chuỗi TSLT. Kiểm
định Jarque – Bera (JB) bác bỏ giả thuyết phân
phối xác suất của chuỗi TSLT Vn-index tuân theo
phân phối chuẩn. Tuy nhiên, thông qua các thống
kê: Kurtosis = 5,265 và sknewness = -0,191 cho
thấy dạng phân phối xác suất của TSLT Vn-index
là phân phối gần đối xứng và bị “leptokurtic”. Do
đó, dạng phân phối geD được chúng tôi sử dụng
để ước lượng mô hình. 

Dạng của các mô hình được xác định thông qua

lược đồ hàm aCF và PaCF đối với chuỗi TSLT
Vn-index và bình phương chuỗi TSLT Vn-index.
Sau nhiều lần thực hiện ước lượng, kết quả dạng
của các mô hình được xác định: arMa(4,5) –
garCh(2,3),  arMa(4,5) – egarCh(2,3),
arMa(4,5) – TgarCh(2,3), arMa(4,5) -
igarCh(1,1) vaø arMa(4,5) -  igarCh(2,2).
Trong các mô hình này, mô hình arMa(4,5) -
igarCh(2,2) có độ tin cậy cao nhất. Kết quả mô
hình ước lượng như sau:

Nội dung ARMA(4,5) – IGARCH(2,2)

Phân vị phân phối GED chuẩn hóa tương ứng tham số “v” với xác
suất 1%. -2,582

R2 0,141499
R2 điều chỉnh 0,137866
Akaike info criterion -6,197,861
Log likelihood 5.893,869

Thống kê kiểm định ARCH của R.F.Engle (1982)
(N-p)R2 9,9234

Giá trị tới hạn của phân phối chi bình phương p = 5 bậc tự do tương
ứng xác suất sai lầm loại I: 1% 15,0863

Kết luận về hiện tượng phương sai sai số thay đổi theo thời gian.

Chấp nhận giả thiết H0: Không tồn tại hiện
tượng phương sai của sai số thay đổi theo
thời gian đối với phần dư chuẩn hóa của mô
hình trên cơ sở mẫu quan sát.

Thống kê LB có độ trễ đối với phần dư chuẩn hóa của mô hình. 57,44246

Giá trị tới hạn của phân phối chi bình phương 36 bậc tự do tương ứng
xác suất sai lầm loại I: 1%. 58,61921

Kết luận đối với phần dư chuẩn hóa của mô hình. Phần dư chuẩn hóa của mô hình là chuỗi
nhiễu trắng, mô hình phù hợp với lý thuyết.

Xác suất tổn thất thực tế không vượt quá VaR dự báo hay hệ số tin
cậy trong mô hình xác định VaR. 1%

Số trường hợp ngoại lệ trong mẫu 250 quan sát. 0

Tần suất xuất hiện trường hợp ngoại lệ trên mẫu kiểm định 250 quan
sát. 0%

Giá trị thống kê Kupiec. Không xác định
Kết luận về độ phù hợp của mô hình:

Bảng 2. Kết quả mô hình ước lượng
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Qua kết quả ước lượng, mô hình arMa(4,5) –
igarCh(2,2) có độ tin cậy cao. Các kiểm định
nhiễu trắng, mức ý nghĩa của các tham số, kiểm
định arCh đối với chuỗi phần dư chuẩn hóa của
r.F.engle (1982) và độ phù hợp của mô hình cho
thấy đây là mô hình hoàn toàn thoả mãn các điều
kiện về mặt lý thuyết và phù hợp với tiêu chuẩn
cao nhất của uÛy ban Basel (không xảy ra bất kỳ
trường hợp ngoại lệ nào trong suốt 1 năm dự báo).

hệ số rMSe của mô hình đạt 14,58 điểm, thấp
nhất trong các mô hình đã được ước lượng trên cơ
sở mẫu quan sát. Do đó, mô hình không chỉ đáp
ứng yêu cầu về dự báo rủi ro thị trường, an toàn
vốn mà thoả mãn yêu cầu tối thiểu hóa vốn dự
phòng an toàn rủi ro. Vì vậy, đây là mô hình có
độ tin cậy cao trong số các mô hình đã ước lượng
dự báo thông số đầu vào dùng xác định và dự báo
thước đo Var đối với chỉ số Vni trên cơ sơ dữ liệu
thực nghiệm 9 năm quan sát theo ngày.

Quá trình ước lượng các mô hình đã chỉ ra một
thực trạng: nghịch đảo nghiệm của quá trình ar
đối với chuỗi phần dư bình phương trong các mô
hình arMa-garCh, arMa-TgarCh, arMa-
egarCh xuất hiện nghiệm đơn vị. Do đó, mô
hình phù hợp để dự báo cấu trúc phương sai có
điều kiện của TSLT Vn-index trong trường hợp
này là igarCh. Theo chúng tôi, nguyên nhân của
điều này do:

- Các nghiên cứu lý thuyết về mô hình
igarCh chỉ ra rằng đối với các chuỗi dữ liệu được
mô tả bởi igarCh, điều đó hàm ý tồn tại các
nhân tố bên ngoài mô hình ảnh hưởng một cách
dai dẵng đã làm thay đổi cấu trúc dao động của
chuỗi dữ liệu [13]. Đối với phương sai có điều kiện
của TSLT chỉ số Vni, nhân tố ảnh hưởng rõ ràng
nhất là biên độ dao động giá - BĐDĐ. Biên độ dao
động giá, là giới hạn mang tính kỹ thuật tác động
rất mạnh đến TSLT của các cổ phiếu trên TTCK
Vn và nhìn chung trên thế giới, được xem là công
cụ dùng để nắn hành vi của thị trường, tạo ra
những thay đổi trong cấu trúc phương sai của
TSLT chỉ số Vni.

- Yếu tố tâm lý đám đông và sự sở hữu cổ phiếu
lẫn nhau giữa các công ty tạo nên hiệu ứng lan
tỏa cũng là nhân tố ảnh hưởng đến độ dao động
của TSLT Vn-index. Tuy nhiên, mức độ ảnh
hưởng đến phương sai của TSLT chỉ số Vni ít hơn
so với tác nhân biên độ dao động giá đối với thị
trường.

Để kiểm định, ước lượng tác động của nhân tố
BĐDĐ đến độ dao động TSLT chỉ số Vni, chúng
tôi thực hiện việc hiệu chỉnh mô hình arMa(4,5)
– igarCh(2,2). Kết quả sau nhiều lần ước lượng,
mô hình có độ phù hợp cao hơn là: ar(5) –
igarCh-M(2,2) với sự bổ sung biến ngoại sinh
BĐDD vào cấu trúc phương sai có điều kiện TSLT
Vni và tích hợp thành phần phương sai có điều
kiện vào phương trình kỳ vọng của TSLT Vni.
Kết quả ước lượng như sau: 

Qua kết quả ước lượng, mô hình ar(5) –
igarCh-M(2,2) phù hợp với lý thuyết, độ phù hợp
của mô hình được cải thiện so với mô hình
arMa(4,5) – igarCh(2,2). Kiểm định arCh đối
với phần dư chuẩn hóa của mô hình cho thấy chuỗi
phần dư chuẩn hóa không tồn tại hiện tượng
phương sai sai số thay đổi. Các tham số được ước
lượng trong mô hình có mức ý nghĩa rất cao, chỉ
có hệ số ar(2) có giá trị p-value = 2,97%, các hệ
số còn lại có p-value hầu như bằng 0%. Mô hình
thoả mãn mức yêu cầu cao nhất của uÛy ban Basel,
không xảy ra bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào trong
suốt 1 năm dự báo Var đối với chỉ số Vn-index.
Phân phối geD được ước lượng có v = 1,455 với
đỉnh cao hơn đáng kể so với phân phối chuẩn cho
phép mô tả được đặc tính “leptokurtic” của phân
phối thực nghiệm TSLT chỉ số Vni. hệ số rMSe
của mô hình đạt 14,13 điểm, thấp hơn mô hình
arMa(4,5) – igarCh(2,2). Do đó, mô hình ar(5)

+ Theo tiêu chuẩn kiểm định của Basel

+ Mô hình không có một trường hợp ngoại
lệ nào, do đó được xếp vào vùng xanh. Xác
suất sai lầm loại I khi bác bỏ mô hình là
91,9%. Mô hình phù hợp và được chấp
nhận theo tiêu chuẩn kiểm định của Ủy ban
Basel.

Sai số bình phương trung bình dự báo VaR ngày của chỉ số VN-Index
(RMSE) trong 250 quan sát. 14,58 điểm
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– igarCh-M(2,2) với phân phối geD, v = 1,455
được chọn là mô hình xác định Var đối với chỉ số
Vn-index. 

Kết quả dự báo Vn-index, Vn-index thấp nhất
có thể xảy ra với mức tín cậy 99% trong 250 quan
sát kiểm định hậu mẫu được mô tả qua đồ thị sau:

Nội dung AR(5) – IGARCH-M(2,2)

Phân vị phân phối GED chuẩn hóa tương ứng tham
số “v” với xác suất 1%. -2,517

R2 0,154558

R2 điều chỉnh 0,150078

Akaike info criterion -6,173,667

Log likelihood 5.869,810

Thống kê kiểm định ARCH của R.F.Engle (1982)
(N-p)R2 10,7665

Giá trị tới hạn của phân phối chi bình phương p = 5
bậc tự do tương ứng xác suất sai lầm loại I: 1% 15,0863

Kết luận về hiện tượng phương sai sai số thay đổi
theo thời gian.

Chấp nhận giả thiết H0: Không tồn tại hiện tượng phương
sai của sai số thay đổi theo thời gian đối với phần dư chuẩn
hóa của mô hình trên cơ sở mẫu quan sát.
Kết luận: Mô hình phù hợp với lý thuyết.

Xác suất tổn thất thực tế không vượt quá VaR dự báo
hay hệ số tin cậy trong mô hình xác định VaR. 1%

Số trường hợp ngoại lệ trong mẫu 250 quan sát. 0

Tần suất xuất hiện trường hợp ngoại lệ trên mẫu kiểm
định 250 quan sát. 0%

Giá trị thống kê Kupiec. Không xác định

Kết luận về độ phù hợp của mô hình:

+ Theo tiêu chuẩn kiểm định của Basel

+ Mô hình không có một trường hợp ngoại lệ nào, do đó
được xếp vào vùng xanh. Xác suất sai lầm loại I khi bác bỏ
mô hình là 91,9%. Mô hình phù hợp và được chấp nhận theo
tiêu chuẩn kiểm định của Ủy ban Basel.

Sai số bình phương trung bình dự báo VaR ngày của
chỉ số VN-Index (RMSE) trong 250 quan sát. 14,13 điểm

Bảng 3. Kết quả ước lượng

Hình 1. So sánh VaR dự báo và thay đổi thực
VN-Index

Hình 2. So sánh VN-Index thực, VN-Index dự báo và
VN-Index-Max, VN-Index-min tương ứng với xác suất

P[VNI min < X=x < VNI Max] = 0,98
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4. Kết luận rút ra từ kết quả ước lượng thực
nghiệm

4.1 Các kết luận trực tiếp từ kết quả ước
lượng thực nghiệm

Thứ nhất, mô hình ar(5) – igarCh-M(2,2)
tương ứng phân phối geD với tham số v = 1,455
đã xác nhận nhân tố – BĐDĐ giá đối với TTCK
Vn là tác nhân ảnh hưởng một cách có ý nghĩa
đến cấu trúc phương sai dự báo của TSLT Vn-
index là hoàn toàn có cơ sở khoa học dựa trên
1.899 mẫu quan sát. Kết quả ước lượng cho thấy
độ nhạy của BĐDĐ giá đối với phương sai có điều
kiện của TSLT Vn-index là 7,03.10-5 với mức ý
nghĩa thống kê p-value là 0%. Theo tác giả, nhân
tố này là tác nhân chính ảnh hưởng một cách dai
dẵng đến cấu trúc dao động của chuỗi dữ liệu, hệ
quả là nghịch đảo nghiệm của quá trình ar đối
với chuỗi phần dư bình phương trong các mô hình
được ước lượng xuất hiện nghiệm đơn vị. Do đó,
mô hình igarCh về mặt lý thuyết là phù hợp để
mô tả động học của phương sai có điều kiện của
TSLT Vni. hệ quả có thể được suy ra từ kết quả
ước lượng là đối với các thị trường chứng khoán
mới, chịu sự điều tiết mạnh bởi Chính phủ thông
qua các công cụ mang tính kỹ thuật thì cấu trúc
phương sai TSLT của các cổ phiếu nhiều khả năng
bị thay đổi bởi tác động của các nhân tố ngoại
sinh. Để thiết lập các mô hình mô tả phương sai
có điều kiện phụ thuộc chuỗi đối với các cổ phiếu
trong điều kiện này thì các mô hình dạng
igarCh với sự bổ sung các biến ngoại sinh nên
được ưu tiên lựa chọn.

Thứ hai, kết quả kiểm định cho thấy TSLT
chỉ số Vn-index không tuân theo phân phối chuẩn
mà tồn tại đặc tính “Leptokurtic”. Do đó, khi thiết
lập các mô hình dự báo chỉ số Vn-index cũng như
xác định phương sai dự báo trong những mô hình
đo lường rủi ro thì phân phối nên chọn lựa là
T-student hoặc geD. Theo kết quả ước lượng và
kiểm định trên 1.904 quan sát, từ ngày 28/07/2000
đến 31/10/2008, chúng tôi nhận thấy phân phối
geD phù hợp và cho kết quả có độ tin cậy cao hơn
so với phân phối T-student. Điều này là do phân
phối geD có tính linh hoạt rất cao, cho phép mô
tả các dạng phân phối xuất hiện đặc tính
leptokurtic.

Thứ ba, mô hình xác định Var đối với Vni đã
kiểm định được giả thuyết thị trường hiệu quả và
hiệu ứng garCh trên chuỗi TSLT đối với thị
trường chứng khoán Vn với dữ liệu đại diện là chỉ
số Vni. Theo đó, thị trường chứng khoán Vn tồn
tại hiệu quả dạng yếu đồng thời xác nhận tồn tại
hiệu ứng garCh. Cả hai vấn đề này đều hàm ý
vai trò của các thông tin quá khứ đối với việc dự
báo giá trên thị trường. Theo cấu trúc mô hình
ar(5)-igarCh-M(2,2) đã chỉ ra sự phụ thuộc
chuỗi của giá trị dự báo chỉ số Vni đối với các
quan sát lịch sử, theo đó:

- TSLT của chỉ số Vn-index dự báo chịu sự chi
phối bởi diễn biến TSLT Vn-index trong 1, 2, 4
và 5 ngày trước đó. Trong đó, TSLT chỉ số Vn-
index của 1, 4 và 5 ngày trước có tương quan cùng
chiều với TSLT chỉ số Vni dự báo với mức độ
nhạy cảm của thông tin phản ánh vào giá trị dự
báo của TSLT giảm dần theo thời gian. Thông tin
trong 1 ngày trước có mức độ nhạy cảm cao hơn
so với 4 và 5 ngày trước đó thể hiện qua dấu và
độ lớn các hệ số ước lượng của rt-1, rt-4 và rt-5 trong
mô hình ar lần lược: 1, 4 và 5 > 0; 5 = 0,0687
< 4 = 0,0774 < 1 = 0,3625. Kết quả ước lượng này
là cơ sở cho việc dự báo diễn biến của chỉ số thị
trường. Theo đó, diễn biến của chỉ số thị trường
có thể được đánh giá thông qua diễn biến của các
mức giá đóng cửa trong 1, 4 và 5 ngày trước đó.

Theo kết quả dự báo đối với chỉ số Vn-index
từ mô hình cho thấy trung bình bình phương sai
số dự báo (rMSe) của mô hình tương ứng với
2.149 quan sát là: 8,985 điểm và tương ứng 250
quan sát kiểm định hậu mẫu là: 8,099 điểm. Kết
quả dự báo này là thấp nhất trong các mô hình
đã được ước lượng.

- Phương sai có điều kiện của TSLT chỉ số Vn-
index phụ thuộc vào bình phương TSLT, mức độ
dao động của TSLT của chỉ số Vn-index trong 1
và 2 ngày trước đó. Đồng thời, cấu trúc phương
trình phương sai cũng chỉ rỏ nhân tố biên độ dao
động giá có ảnh hưởng có nghĩa đáng kể đến độ
dao động của TSLT chỉ số Vn-index.

- Cấu trúc phương trình kỳ vọng cho phép nhà
đầu tư có thể xác định được mức bù rủi ro thông
qua thành phần 6.10-4ln(ht), đây là cơ sở xác định
độ bù rủi ro đối với TSLT của thị trường. Kết quả
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ước lượng này có ý nghĩa quan trọng trong phân
tích các quyết định đầu tư đối với các nhà đầu tư
trên TTCK Vn, chỉ ra kỳ vọng của thị trường về
mức bù rủi ro khi đầu tư vào danh mục thị trường.

như vậy, trên cơ sở độ lớn và dấu của các hệ
số ước lượng, TSLT Vn-index, các cú sốc tại các
thời điểm khác nhau và mức bù rủi ro trong cấu
trúc mô hình, nhà đầu tư có thể phân tích mức độ
ảnh hưởng, kỳ vọng mức bù rủi ro của thị trường
để dự báo TSLT cũng như chỉ số Vn-index trong
ngày tiếp theo. Tuy nhiên một vấn đề cần được
lưu ý, theo các nghiên cứu lý thuyết cũng như kiểm
định thực nghiệm đều chỉ rõ độ tin cậy của các
kết quả dự báo sẽ kém tin cậy nếu dữ liệu không
được thường xuyên cập nhật. Vì vậy, để đảm bảo
kết quả dự báo có độ tin cậy cao yêu cầu đối với
các tổ chức, cá nhân đầu tư phải thường xuyên cập
nhật dữ liệu. Theo yêu cầu của tổ chức riskMetrics
cũng như của uÛy ban Basel thì dữ liệu dùng ước
lượng Var phải được cập nhật theo ngày [10] hoặc
tối thiểu theo tháng [2].

4.2 Ý nghĩa ứng dụng đối với nhà đầu tư

Trên cơ sở cách tiếp cận bằng lớp mô hình tự
hồi quy trung bình trượt có phương sai sai số thay
đổi có điều kiện tự hồi quy cung cấp phương pháp
khoa học làm cơ sở cho các quyết định đầu tư:

Thứ nhất, xác định và dự báo mức độ tổn thất
tối đa có thể xảy ra khi đầu từ vào bất kỳ cổ phiếu
nào trên thị trường. Là căn cứ khoa học để chỉ ra
rằng rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt có
nằm trong giới hạn cho phép bởi nguồn vốn đầu
tư hay không. Qua đó xác lập mức vốn an toàn
rrTT trong quá trình đầu tư.

Thứ hai, nhà đầu tư có thể vận dụng cách tiếp
cận bằng mô hình kinh tế lượng dạng arMa-
garCh và garCh phát triển để xác định thước
đo Var đối với các cổ phiếu trong danh mục đầu
tư theo thời gian, làm cơ sở cho các quyết định
phân bổ vốn hay rút vốn ra khỏi nhóm cổ phiếu
đầu tư thông qua phân tích các chỉ tiêu:

- giá trị rủi ro cận biên (Varm
i) của danh mục

đầu tư là thước đo cho phép nhà đầu tư xác định
mức độ thay đổi Var danh mục đầu tư khi giá trị
một tài sản (cổ phiếu) thành phần của danh mục
thay đổi 1 đơn vị.

- giá trị rủi ro gia tăng (dVar) cho phép xác

định mức độ thay đổi Var của danh mục khi tất
cả các cổ phiếu thành phần trong danh mục cùng
thay đổi.

- giá trị rủi ro thành phần CVari, là thước đo
giá trị chịu rủi ro của từng cổ phiếu trong danh
mục đầu tư. CVari phân tách Var của toàn danh
mục đầu tư thành các thành phần khác nhau,
CVari cho biết Var của danh mục thay đổi như
thế nào khi một cổ phiếu i nào đó được lấy ra khỏi
danh mục đầu tư.

- Chỉ tiêu MraPMi là thước đo so sánh tương
quan giữa giá trị chịu rủi ro tăng thêm khi gia
tăng thêm một đơn vị giá trị tài sản (cổ phiếu) i
trong danh mục với lợi nhuận dự kiến đạt được.
Chỉ tiêu này hàm ý một đơn vị Var tăng thêm đối
với cổ phiếu i dự kiến sẽ tạo ra được bao nhiêu lợi
nhuận. Đây là thước đo kết quả đầu tư hiệu chỉnh
rủi ro, là cơ sở để nhà đầu tư quyết định nên tham
gia hay rút vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh.
MraPMi được xác định:

MraPMi = Lợi nhuận dự kiến từ cổ phiếu (i) /
Varm

i

Chỉ tiêu CraPMi, xác định việc phân bổ vốn
hay rút toàn bộ vốn đầu tư vào cổ phiếu i sẽ làm
Var của toàn danh mục thay đổi như thế nào.
CraPMi là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư cân
nhắc việc phân bổ vốn hay rút vốn ra khỏi một
lĩnh vực kinh doanh hay một cổ phiếu nào đó
trong danh mục đầu tư.

CraPMi = Lợi nhuận từ cổ phiếu (i) / CVari

Thứ ba, cách tiếp cận mô hình arMa-
igarCh-M cho phép nhà đầu tư có thể dự báo thị
giá cũng như kỳ vọng của thị trường về mức bù
rủi ro khi đầu tư vào các cổ phiếu khác nhau. Đây
là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư phân tích lựa
chọn danh mục cũng như thời điểm đầu tư.

Thứ tư, với cách tiếp cận kinh tế lượng bằng
mô hình tự hồi quy trung bình trượt có phương sai
sai số thay đổi có điều kiện tự hồi quy nhà đầu tư
có thể xác định, dự báo đồng thời hai thông số:
kỳ vọng và phương sai có điều kiện của các cổ
phiếu theo thời gian. Đây là hai thông số đầu vào
quan trọng nhất để thiết lập danh mục đầu tư tối
ưu theo phân tích trung bình – phương sai  của
Markowiztn
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